
 

chỉ thị  

của Thủ tướng chính phủ  Số 20 /2005 /CT-TTg   
ngày  09   tháng  6   năm 2005  Về việc chủ động phòng,   

chống các vụ kiện thương mại nước ngoà i  

 

Trong nền thương mại quốc tế thường nẩy sinh các vụ kiện thương mại. Nước ta 
ngày càng mở rộng quan hệ kinh tế - thương mại với nước ngoài, hội nhập ngày càng 
sâu vào nền kinh tế quốc tế và do đó phải đối mặt với nhiều hành vi bảo hộ mậu dịch, 
các vụ kiện thương mại của nước ngoài như: kiện bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng 
các biện pháp "tự vệ"... cũng như các vụ kiện của các doanh nghiệp nước ngoài. 

Tình hình đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải có những biện pháp đồng bộ, hữu 
hiệu để phòng, chống các vụ kiện thương mại nêu trên, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và 
của các doanh nghiệp. Vì mục đích đó, các Bộ, ngành, các địa phương và các doanh 
nghiệp cần thực hiện các nhiệm vụ và biện pháp dưới đây: 

 

I .  M ộ t  s è n gu y ª n  t ¾ c  c h ủ  y ế u  t r o n g  v iÖ c 
 ph ò n g,  c h èn g cá c v ô k iÖ n t h−¬n g m ¹ i  v í i  nước  n g oà i  

 

1. Cần coi việc chủ động phòng ngừa các vụ kiện thương mại là yêu cầu hàng 
đầu. 

2. Khi nẩy sinh vụ kiện, cần tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp cần thiết 
để xử lý vụ kiện theo hướng hạn chế tới mức thấp nhất những hậu quả tiêu cực đối với 
ngành sản xuất và các doanh nghiệp nước ta. 

3. Cần nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn các quy định của luật pháp quốc tế 
cũng như pháp luật các nước liên quan và pháp luật nước ta. 

4. Bên cạnh việc xử lý các khía cạnh pháp lý, cần áp dụng đồng bộ những biện 
pháp khác, từ vận động hành lang tới liên kết với các bên bị khởi kiện và các doanh 
nghiệp nhập khẩu, cũng như đấu tranh trên mặt trận dư luận. 

5. Các cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ 
các doanh nghiệp; các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng đóng vai trò chủ yếu trong 
việc phòng, chống các vụ kiện thương mại với nước ngoài. 

6. Các doanh nghiệp cần hiệp đồng, liên kết nhằm phòng, chống các vụ kiện 
thương mại có nhân tố quốc tế. 

 

I I .  C ¸ c b iÖ n p h ¸ p  p h ßn g  t r ¸ n h cá c v ô k iÖ n t h−¬n g m ại   

 

Để phòng tránh các vụ kiện thương mại cần tiến hành các biện pháp sau: 

1. Nắm vững và thực thi nghiêm chỉnh các quy định, thủ tục pháp lý quốc tế và 
của các nước nhập khẩu để phòng tránh việc nẩy sinh các vụ kiện thương mại. 
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2. Bảo đảm tính pháp lý chặt chẽ của các hợp đồng kinh tế - thương mại với các 
đối tác nước ngoài. 

3. Đa dạng hoá thị trường xuất khẩu, có cơ cấu xuất khẩu hợp lý trên từng mặt 
hàng, thị trường; tránh tình trạng gia tăng đột biến việc xuất khẩu một số mặt hàng tại 
một thị trường trong một thời gian ngắn. Trong trường hợp cần thiết có thể áp dụng 
một số biện pháp tạm thời để điều tiết luồng hàng xuất khẩu. 

4. Theo dõi sát sao, dự báo kịp thời động thái của các nước nhập khẩu (cả nhà 
nước lẫn doanh nghiệp) để sớm có biện pháp phòng ngừa. 

5. Trong quá trình kinh doanh cần bảo đảm nghiêm chỉnh các quy định về thống 
kê, kế toán, lưu trữ hồ sơ... phòng khi nẩy sinh vụ kiện thì có đủ tư liệu cần thiết để 
bảo vệ lợi ích. 

6. Quản lý chặt chẽ việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O): tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát việc cấp C/O; chống hiện tượng gian lận C/O bằng 
cách nhập hàng của nước thứ ba rồi sử dụng C/O của Việt Nam để xuất khẩu. 

7. Hiệp hội ngành hàng Việt Nam nếu thấy cần và có khả năng thì thương thảo 
với Hiệp hội các nhà sản xuất của nước nhập khẩu dự kiến khởi kiện để có sự điều 
chỉnh thích hợp nhằm bảo đảm lợi ích hợp lý của cả hai bên, đồng thời phối hợp với 
Hiệp hội các nhà nhập khẩu và tiêu dùng để ngăn ngừa nẩy sinh vụ kiện. 

8. Trong các vụ kiện đối với doanh nghiệp đơn lẻ thì doanh nghiệp bị khởi kiện, 
nếu điều kiện và pháp luật cho phép thương thảo với bên nguyên để đi tới giải pháp 
thoả hiệp, tránh đưa vụ việc ra các cơ quan thực thi pháp luật. 

 

I I I .  C á c b i ệ n p h áp  x ử l ý k hi  c ác  v ụ k i ệ n  
t h−¬ n g  m ¹ i  n È y  s i n h 

 

Khi nẩy sinh vụ kiện cần thực hiện các giải pháp sau: 

1. Bộ Thương mại phối hợp với Bộ Ngoại giao (bao gồm cả Cơ quan đại diện 
ngoại giao ở nước phát sinh vụ kiện) kịp thời cung cấp cho các doanh nghiệp và Hiệp 
hội ngành hàng mọi thông tin cần thiết (luật pháp nước sở tại, trình tự tiến hành vụ 
kiện, các nguyên đơn...), đồng thời hướng dẫn cặn kẽ các công việc cần tiến hành. 

2. Nếu vụ kiện liên quan tới nhiều doanh nghiệp thì Hiệp hội ngành hàng đứng 
ra liên kết, điều phối các hoạt động của các doanh nghiệp.  

Các doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ, đúng thể thức và thời hạn các yêu cầu mà 
cơ quan điều tra nước ngoài đặt ra, chuẩn bị chu đ¸o và tích cực hợp tác với cơ quan 
điều tra nước ngoài trong các cuộc điều tra tại chỗ. 

Các doanh nghiệp cần phối hợp hoạt động một cách chặt chẽ, không gây khó 
khăn cho hoạt động chung, không hành động đơn lẻ vì lợi ích riêng. 

3. Các doanh nghiệp cần cử những cán bộ, chuyên gia có kiến thức về pháp lý, 
có kinh nghiệm tham gia xử lý các vụ kiện, nếu cần thì thuê Công ty tư vấn luật trong 
hoặc ngoài nước để giúp xử lý vụ kiện. 

4. Các doanh nghiệp (hoặc Hiệp hội ngành hàng) cần nghiêm chỉnh theo đuổi vụ 
kiện, nếu thủ tục đòi hỏi hoặc cho phép thì cần cử đại diện có thẩm quyền tham dự các 
phiên điều trần, xét xử. 
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5. Tích cực tiến hành hoạt động vận động hành lang (lobby) và quan hệ công 
chóng (public relations) để hỗ trợ cho việc kháng kiện. Các cơ quan có trách nhiệm, 
Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp liên quan cần chủ động cung cấp thông tin, 
định hướng cho các cơ quan truyền thông để hỗ trợ cho việc xử lý vụ kiện. 

6. Tuỳ trường hợp cụ thể và quy định của luật pháp có thể đưa ra xử lý tại các 
thể chế song phương hoặc đa phương về trọng tài hoặc hoà giải, kể cả tại WTO sau khi 
nước ta gia nhập. 

7. Trong quá trình xử lý vụ kiện, nếu các quy định của luật pháp cho phép và có 
khả năng hiện thực thì tiến hành đàm phán với các đối tác hữu quan về giải pháp thoả 
hiệp. 

8. Sau khi kết thúc vụ kiện, các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, các doanh 
nghiệp liên quan phối hợp đề ra các biện pháp thích hợp để thực thi các phán quyết, 
rút kinh nghiệm, sắp xếp lại sản xuất kinh doanh để hạn chế hậu quả (nếu có) đối với 
ngành hàng mình. 

 

IV .  P h ân  cô n g t rá c h n h iÖ m  gi ÷a  c ¸ c c ¬ qu a n  
n hà  n−í c,  cá c d oa n h n g hi ệ p ,  H iÖ p  h ộ i  ngàn h  hàn g ,   

cá c t ổ c hứ c xã  h ộ i  

 

1. Bộ Thương mại 

Giữ vai trò điều phối giữa các Bộ, ngành trong việc phòng ngừa và giải quyết 
c¸c vụ kiện thương mại với nước ngoài. 

a) Nắm vững luật pháp quốc tế (WTO) và luật pháp nước sở tại liên quan đến 
tranh chấp thương mại quốc tế, phối hợp với các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng và 
các địa phương tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp; 

b) Chỉ đạo bộ phận Thương vụ ở nước ngoài cung cấp số liệu thống kê thị 
phần xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường nước sở tại; tìm hiểu tình hình các 
nước xuất khẩu chÝnh cã mặt hàng xuất khẩu tương tự như Việt Nam và thị phần 
xuất khẩu của những nước này, động thái của các doanh nghiệp sản xuất và nhà 
nước sở tại... để cung cấp cho các doanh nghiệp; 

c) Đưa ra các cảnh báo sớm về khả năng có thể xảy ra vụ kiện, góp ý cho các 
doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng để có sự điều chỉnh thích hợp và chuẩn bị đối phó 
với vụ kiện; 

d) Tiếp nhận, nghiên cứu và tổng hợp các thông tin đầu tiên về các vụ kiện 
(đơn kiện, nguyên đơn, số liệu thống kê liên quan...) để có biện pháp xử lý kịp thời; 

®) Phối hợp với các Bộ quản lý sản xuất và cơ quan có liên quan xây dựng 
phương án giải quyết vụ kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị các tài 
liệu cần thiết; 

e) Hỗ trợ doanh nghiệp và Hiệp hội ngành hàng xây dựng phương án thị 
trường để phòng tránh tranh chấp thương mại quốc tế. Hướng dẫn các doanh nghiệp 
thực thi phán quyết, khắc phục tác động tiêu cực của vụ kiện; 
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g) Tìm hiểu thông tin cần thiết về các công ty tư vấn luật, công ty vận động 
hành lang để cung cấp cho các doanh nghiệp; 

h) Phối hợp với Bộ Ngoại giao tiến hành vận động hành lang và thực hiện các 
quan hệ công chúng tại các nước sở tại ủng hộ quyền lợi chính đáng của các doanh 
nghiệp Việt Nam, bảo đảm đối xử công bằng; 

i) Phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng, củng cố Thương vụ tại một số nước là 
đối tác lớn của nước ta để có thể làm tròn nhiệm vụ trong việc xử lý các vụ tranh chấp 
thương mại; 

k) Quản lý và kiểm tra chặt chẽ việc cấp Chứng nhận xuất xứ C/O, phải kiểm tra 
kỹ nguồn gốc hàng hoá trước khi cấp C/O và có biện pháp kiên quyết ngăn chặn việc 
giả mạo hoặc cấp sai C/O dẫn tới các vụ kiện. 

2. Bộ Ngoại giao 

a) Tiến hành vận động ngoại giao để phản bác các quan điểm sai trái, tranh thủ 
sự ủng hộ hoặc thông cảm đối với các doanh nghiệp Việt Nam, bảo đảm vụ việc được 
xử lý công bằng; 

b) Trong trường hợp có nhiều nước cùng bị kiện, cùng với Bộ Thương mại 
tăng cường vận động, phối hợp với các nước bị kiện để có đối sách chung (nếu cần 
thiÕt) trong việc ngăn chặn và đối phã với vụ kiện; 

c) Chỉ đạo Cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài thu thập, theo dõi thông tin 
để hỗ trợ cho các cơ quan, doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng trong nước giải 
quyết vụ kiện và cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lựa chọn Công ty 
tư vấn luật, Công ty vận động hành lang; 

d) Theo dõi chặt chẽ, tổng hợp dư luận báo chí trong quá trình diễn biến vụ 
kiện, đề xuất phương án xử lý; 

®) Củng cố Cơ quan đại diện ngoại giao tại các thị trường xuất khẩu chủ lực của 
nước ta để đáp ứng yêu cầu góp phần xử lý thoả đáng các vụ tranh chấp thương mại. 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

a) Rà soát và điều chỉnh lại các quy định hiện hành nêu trong giấy phép đầu tư 
(tỷ lệ xuất khẩu bắt buộc, tỷ lệ nội địa hoá...), nhằm tạo điều kiện để chứng minh cho 
các doanh nghiệp đang thực sự hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường phù hợp 
với các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại thế giới - WTO; 

b) Phối hợp với các Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Ban Quản lý Khu công nghiệp, 
Khu chế xuất tăng cường theo dõi, ngăn ngừa những hoạt động của doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài có thể có những hành vi không minh bạch đưa tới các vụ kiện 
quốc tế; lưu ý xem xét kỹ việc cấp phép đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu 
tư vào Việt Nam gia công, lắp ráp đơn giản hoặc sản xuất những mặt hàng mà tại nước 
chính quốc của họ đang bị kiện hoặc đang bị áp dụng thuế bán phá giá ...;  

c) Trong trường hợp các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có sản phẩm, 
dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài bị kiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Thương mại, 
các Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất có trách 
nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp này phối hợp với các doanh nghiệp, Hiệp 
hội ngành hàng Việt Nam để phối hợp trong việc xử lý các vụ kiện được nêu trong Chỉ 
thị này, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư. 

4. Bộ Tài chính 

  



 5

a) Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội ngành 
hàng phổ biến, cung cấp thông tin về các văn bản quy định liên quan đến kế toán, 
kiểm toán, hướng dẫn các doanh nghiệp tuân thủ nguyên tắc quản lý minh bạch sổ 
sách kế toán làm cơ sở cho đấu tranh tự bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp nếu xẩy ra 
các vụ kiện thương mại; 

b) Hỗ trợ các doanh nghiệp xử lý các vướng mắc về hệ thống tài chính, kế toán, 
giải thích các văn bản liên quan khi có đề nghị; 

c) Rà soát lại và hoàn thiện các văn bản chuẩn mực kế toán Việt Nam phù hợp 
với thông lệ quốc tế để tránh tạo nên một nguyên cớ cho các vụ kiện. 

5. Các Bộ, ngành quản lý sản xuất liên quan có trách nhiệm 

a) Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng chiến lược xuất khẩu phù hợp 
để tránh nguy cơ bị kiện; 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại và các Bộ, ngành có liên quan tiến 
hành khảo sát, theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu của các doanh 
nghiệp Việt Nam nằm trong danh sách có nguy cơ bị kiện cao để hướng dẫn phương 
cách phòng ngừa khả năng bị kiện; 

c) Trên cơ sở theo dõi, phân tích đánh giá thông tin thị trường đối với sản phẩm, 
dịch vụ thuộc ngành mình quản lý, tăng cường công tác dự báo thị trường, cung cấp 
cho doanh nghiệp các thông tin cần thiết về thị phần xuất khẩu của Việt Nam và các 
nước khác tại các thị trường chính để giúp các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng có 
thêm thông tin định hướng, điều chỉnh cơ cấu sản xuất và xuất khẩu hợp lý; 

d) Phối hợp với Bộ Thương mại và Bộ/ngµnh có liên quan, hướng dẫn, hỗ trợ 
các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong quá trình xử lý vụ kiện, xử lý các hậu 
quả của vụ kiện. 

6. Các cơ quan khác 

a) Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo khảo sát số lượng, trình độ cán bộ 
pháp lý hiện có, sinh viên luật pháp quốc tế; trên cơ sở đó xây dựng phương án đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành tham gia xử lý các vụ tranh chấp, kiện tụng 
thương mại quốc tế kể cả ở nước ngoài bằng học bổng Nhà nước, nhằm mục tiêu đến 
năm 2010 có đủ cán bộ cả về số lượng và năng lực chuyên môn tham gia các vụ kiện 
thương mại quốc tế; 

b) Bộ Nội vụ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và một 
số Hiệp hội ngành hàng chủ yếu nhằm củng cố bộ máy, cơ chế hoạt động, cán bộ có 
đủ trình độ, năng lực để đáp ứng các nhiệm vụ nêu trên; 

c) Từng Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Bộ Thương 
mại, các Bộ/ngành có liên quan, hỗ trợ các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong 
quá trình xử lý vụ kiện.  

7. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Phối hợp với các Bộ, ngành: 

a) Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xử lý các vụ kiện;  

b) Tuyên truyền phổ biến cho người sản xuất, các doanh nghiệp về hệ thống 
luật pháp quốc tế và của Việt Nam liên quan đến các biện pháp chống bán phá giá, 
chống trợ cấp và tự vệ…; 
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c) Giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu của các doanh nghiệp 
trên địa bàn để hạn chế các hành vi có thể gây nguy cơ bị kiện ảnh hưởng tiêu cực 
tới quá trình xử lý và kết quả vụ kiện; 

d) Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng cung cấp cho 
người sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn thông tin dự báo thị trường, chính sách của 
các nước tiêu thụ sản phẩm của địa phương, để từ đó định hướng quy hoạch sản 
xuất hàng xuất khẩu phù hợp với sự biến động của thị trường thế giới, tránh bị rơi vào 
các vụ kiện; 

®) Phối hợp với các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng xử lý hậu quả của các vụ 
kiện; hỗ trợ người sản xuất và các doanh nghiệp khắc phục khó khăn.  

8. Các doanh nghiệp và Hiệp hội ngành hàng 

a) Các biện pháp phòng tránh bị kiện 

- Xây dựng chiến lược xuất khẩu hàng hoá theo hướng đa dạng hoá thị trường 
và sản phẩm, có cơ cấu hàng hoá xuất khẩu hợp lý trên từng thị trường, tránh gia tăng 
quá nhanh kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng với khối lượng lớn vào một nước, 
tạo ra nguyên cớ để tiến hành các vụ kiện thương mại; 

- Thoả thuận Quy chế hoạt động của ngành hàng để điều hòa sản xuất, kinh 
doanh giữa các thành viên, phối hợp xúc tiến thương mại, chính sách giá hợp lý, tránh 
cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp Việt Nam, 
tạo điều kiện để phát sinh các vụ kiện chống bán phá giá; 

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ các thông tin vÒ thị trường xuất khẩu: giá 
cả, số lượng, chủng loại mặt hàng, động thái các nước nhập khẩu và các nước liên 
quan để chủ động điều tiết hoạt động của các doanh nghiệp, tránh nảy sinh các vụ 
kiện; 

- Chống gian lận thương mại, bảo vệ uy tÝn, lợi Ých chung của cộng đồng 
doanh nghiệp Việt Nam; 

- Chú trọng đào tạo cán bộ nghiệp vụ có trình độ cao và năng lực thực hiện luật 
pháp quốc tế; nắm vững luật pháp các nước nhập khẩu, các quy định của các tổ chức 
quốc tế kể cả WTO... để đẩy mạnh xuất khẩu an toàn, hiệu quả, chủ động phòng, tránh 
các vụ kiện thương mại; tổ chức các đơn vị pháp lý, hợp tác với các Công ty tư vấn luật 
để bảo đảm các hợp đồng kinh tế chặt chẽ và tham gia xử lý các vụ kiện khi nảy sinh. 

b) Các biện pháp xử lý khi các vụ kiện có nguy cơ hoặc đã xảy ra 

- Hiệp hội ngành hàng có trách nhiệm: (i) xây dựng Quy chế phối hợp giữa 
các doanh nghiệp tham gia vụ kiện (chia sẻ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ, đóng 
góp tài chính...), nhằm thống nhất hành động; (ii) làm đầu mối trong quan hệ giữa 
doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, là người phát ngôn chính thức 
trước công luận về các vấn đề có liên quan đến vụ kiện; (iii) thu thập thông tin qua 
nhiều kênh khác nhau như cơ quan thực thi pháp luật của nước khởi kiện, các nhà 
nhập khẩu, Cơ quan đại diện ngoại giao, thương mại Việt Nam và các công ty tư vấn 
nước ngoài để điều hành quá trình xử lý vụ kiện; (iv) liên kết chặt chẽ với đối tác 
nhập khẩu, các tổ chức, cá nhân của nước nhập khẩu có quyền lợi liên quan ở 
nước khởi kiện để tìm các biện pháp giải quyết vụ kiện; xây dựng các phương án 
và vận động để bên khởi kiện rót đơn kiện và (v) là một bên tham gia các vụ kiện 
hoặc cùng doanh nghiệp liên quan tham gia vụ kiện; 



 7

- Tìm kiếm, thương thảo, ký kết hợp đồng thuê Công ty tư vấn pháp luật trong 
hoặc ngoài nước; 

- Các doanh nghiệp có thể thành lập các nhãm/tổ/Uû ban hành động để hợp 
tác, chủ động giải quyết có kết quả vụ kiện;  

- Doanh nghiệp cần: (i) thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và hành động 
theo chỉ đạo chung của Hiệp hội ngành hàng; (ii) chủ động chuẩn bị hồ sơ, sổ sách kế 
toán, chứng từ, các lập luận tù chứng minh không bán phá giá và nguồn nhân lực 
của doanh nghiệp để đối phó và giải quyết vụ kiện; (iii) dự trù kinh phí giải quyết 
vụ kiện và nhanh chúng xây dựng các phương án bảo vệ; (iv) hợp tác với bên nước 
ngoài trong quá trình điều tra, đặc biệt là trong giai đoạn điều tra tại chỗ; (v) cân 
nhắc việc cam kết điều chỉnh giá (thoả thuận khung giá bán tối thiểu) và tự nguyện 
hạn chế số lượng nhằm giảm sức ép của vụ kiện.  

c) Các biện pháp sau khi đ· có phán quyết cuối cùng của vụ kiện 

Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp phối hợp để giảm thiểu hậu quả của vụ 
kiện (nếu có), kể cả việc tiếp tục khiếu nại, sắp xếp lại sản xuất, kinh doanh. 

9. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

a) Thông qua quan hệ hợp tác với các Phòng Thương mại quốc tế, Hiệp hội, tổ 
chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp các nước tạo dư luận khách quan ủng hộ 
doanh nghiệp Việt Nam trong các vụ kiện thương mại tại nước bị khởi kiện và tại 
các nước bạn hàng xuất khẩu với Việt Nam, đặc biệt là trong các vụ kiện chống 
bán phá giá và biện pháp tự vệ; 

b) Hỗ trợ các Hiệp hội ngành hàng xây dựng Quy chế hợp tác giữa các doanh 
nghiệp thành viên để chủ động phòng, tránh các vụ kiện thương mại, trước hết là 
Hiệp hội ngành hàng xuất khẩu chủ lực và các Hiệp hội ngành hàng mới thành lập; 
xây dựng cơ chế hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với các 
Hiệp hội ngành hàng để hỗ trợ thông tin về thị trường xuất khẩu, cảnh báo về các 
khả năng bị kiện; tuyên truyền phổ biến các kiến thức, kinh nghiệm pháp lý liên 
quan đến các vụ kiện thương mại ...; 

c) Đối với những vụ kiện liên quan đến nhiều ngành hàng và trong một số 
trường hợp cần thiết, nếu thủ tục pháp lý cho phép Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam có thể tham gia trực tiếp như một bên trong vụ kiện thương mại;   

d) Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lựa chọn luật sư, Công ty tư vấn nước ngoài, 
vận động hành lang, quan hệ công cộng; 

®) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao trong quá trình thực 
hiện những nhiệm vụ nêu trên;  

e) Trong phạm vi được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ C/O được phân công, quản 
lý chặt chẽ việc cấp C/O, phải kiểm tra kỹ nguồn gốc hàng hoá trước khi cấp C/O và 
có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng kiên quyết 
ngăn chặn việc giả mạo hoặc cấp sai C/O. 

V.  T ổ c h ức  t h ù c  h iÖ n 

1. Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ việc thực hiện Chỉ thị này. 
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2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ 
tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện 
nghiêm chỉnh, đầy đủ Chỉ thị này. Trường hợp phát sinh những vấn đề vượt thẩm 
quyền cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để thực hiện. 

 


